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KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BÀNG QUANG NÔNG BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT U  
QUA NIỆU ĐẠO PHỐI HỢP VỚI BƠM MITOMYCIN C 

 
HOÀNG LONG - Khoa Tiết niệu Bệnh viện Việt Đức 

TÓM TẮT 
Đặt vấn đề: Nghiên cứu đánh giá hiệu quả tránh tái phát 

của phẫu thuật nội soi qua niệu đạo cắt ung thư bàng quang 
nông phối hợp với bơm Mitomycin C sau mổ tại Bệnh viện 
Việt Đức từ tháng 1/2007 đến tháng 1/2011.  

Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu 187 BN 
gồm 153 nam (81.8%) và 34 nữ (18.2%) có tuổi trung bình: 
52.37 ± 21.83 (21 - 84 tuổi). Đánh giá tỷ lệ tái phát và tỷ lệ 
xâm lấn u qua theo dõi sau mổ 12 - 60 tháng.  

Kết quả: U dưới 3cm: 90.9%, u trên 3cm: 9.1%. U đơn 
độc chiếm 66.8% và có nhiều u là 33.2%. Thời gian mổ 
trung bình: 32.18 ± 16.34 phút (15-40 phút). Không phải 
chuyển mổ mở và không có biến chứng trong, sau mổ. Kết 
quả giải phẫu bệnh: T1G3 (43.9%), TaG3 (16%), T1G2 
(26.7%) và TaG2 (13.4%). Thời gian nằm viện trung bình: 
3.2 ± 1.4 ngày (2 - 5 ngày). Tỷ lệ đáp ứng hoàn toàn sau điều 
trị 6 tuần đạt 91.4% và đáp ứng một phần là 8.6%. 92% BN 
được theo dõi sau mổ từ 12 - 60 tháng (trung bình: 42.36 ± 
25.51 tháng) với tỷ lệ tái phát thấp 8.02% sau 12 tháng và tỷ 
lệ xâm lấn u là 4.81% theo dõi sau 24 tháng.  

Kết luận: Điều trị tại chỗ bằng Mitomycin C phối hợp 
sau TUR là lựa chọn hàng đầu để dự phòng t i̧ phát và phát 
triển xâm lấn của UTBQN.  

Từ khóa: Ung thư bàng quang nông, cắt nội soi qua niệu 
đạo, Mitomycin C. 

Summary 
Introduction: We evaluated the effectiveness of 

transurethral resection of superficial bladder cancer 
with intravesical insuflation Mitomycin C to avoid 
recurrence of the disease.  

Material and methods: Prospective study of 187 
patients with superficial bladder cancer were treated by 
associating TUR intravesical insuflation Mitomycin C at 
Viet Duc university hospital from January 2007 to 
January 2011. The following variables were recorded: 
Stage, grade, operative duration, complications, the 
recurrent and invasive rates at the 12 - 60 months of 
follow-up.  

Results: A total of 187 patients were eligible for this 
study, including 153 male (81.8%) and 34 female 
(18.2%). The mean age was 52.37  21.83 (range from 
21 to 84). Regarding to the tumor sizes: 90.9% was < 
3cm and 9.1% was over 3cm with only one tumor 
(66.8%) and ≥ 2tumors (33.2%). The median 
opperating time was 32.18 ± 16.34 mins (range 15 - 40 
mins). No open conversion was necessary. There were 
no intra and post-operative complications. The 
postoperative pathology results showed: T1G3(43.9%), 
TaG3(16%), T1G2(26.7%) and TaG2(13.4%). The 
duration of hospitalization was 3.2 ± 1.4 days (range 2 
- 5 days). At the short- term follow-up, the complete 
response was 91.4% and partial response was 8.6%. 
92% of patients were followed up with the mean time 
of 42.36±25.51 months (range 12-60 months). The low 

recurrence rate was 8.02% after 12 month follow-up. 
The invasive rate was 4.81% after 24 month follow-up.  

Conclusions: Mitomycin C intravesical therapy 
associated transurethral resection is the first choose to 
provide for recurrence and invasive superficial bladder 
cancer. 

Keywords: Superficial bladder cancer, 
transurethral endoscopic resection, MitomycinC. 

ĐẶT VẤN ĐỀ 
Ung thư bàng quang (UTBQ) là bệnh lý phổ biến 

trong ung thư đường tiết niệu và chiếm 6 - 9% các ung 
thư gặp ở nam giới và 2 - 3% các ung thư gặp ở nữ. 
Trên 90% thương tổn là ung thư tế bào chuyển tiếp 
đường tiết niệu (TCC). Trong đó 70 - 75% là ung thư 
bề mặt (Superficial bladder cancer) hay ung thư bàng 
quang nông (UTBQN) và 20 - 25% là ung thư xâm lấn 
có độ biệt hóa mô cao. Theo hiệp hội quốc tế chống 
ung thư (UICC), UTBQN là loại thương tổn còn giới hạn 
ở lớp niêm mạc hoặc lớp dưới niêm mạc chưa xâm lấn 
xuống lớp cơ gồm Ta, Tis và T1. Chẩn đoán giai đoạn 
UTBQ là cơ sở để chỉ định, lập kế hoạch điều trị, cũng 
như liên quan đến kết quả và tiên lượng bệnh. Nếu 
phát hiện và điều trị kịp thời thì tỷ lệ sống sau 5 năm 
của UTBQN có thể đạt tới 80 - 95%, trong khi ung thư 
bàng quang xâm lấn (UTBQXL) chỉ là 20 - 25% hoặc 
khi đã di căn thời gian sống chỉ kéo dài được 12-33 
tháng [4]. Tại bệnh viện Việt - Đức, trong 15 năm (1982 
- 1996) chỉ có 436 trường hợp UTBQ vào điều trị nhưng 
trong vòng 3 năm 2000 - 2003 đã có 427 trường hợp, 
trong đó 51.75% là u tái phát và 48.25% u mới phát 
hiện. Bốn năm gần đây (2003 - 2006) đã có 759 trường 
hợp được điều trị với 58.8% được nội soi cắt u (TUR) 
và 41.2% mổ mở do u to hay xâm lấn, di căn [2], [3]. 

Phẫu thuật nội soi cắt u qua niệu đạo được thực 
hiện ở trong nước từ những năm 1980 và cho đến nay 
phương pháp này vẫn đang được áp dụng phổ biến để 
điều trị UTBQN. Tuy vậy, tỷ lệ tái phát sau TUR là 
46.5% và tỷ lệ xâm lấn là 11.6% trong vòng từ 3 - 48 
tháng [3]. Một số tác giả đã chủ trương sử dụng hóa trị 
liệu và miễn dịch trị liệu trong BQ sau TUR như 
Thiotepa, Mitomycin C, Doxorubicin, BCG với kết quả 
làm giảm tỷ lệ tái phát và xâm lấn của u. Xuất phát từ 
thực tế nghiên cứu và điều trị trong nước cũng như trên 
thế giới, chúng tôi tiến hành đề tài nhằm mục tiêu: 
Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi qua niệu đạo cắt 
UTBQN kết hợp với bơm Mitomycin C sau mổ. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
1. Đối tượng nghiên cứu. 
Các BN chẩn đoán ung thư bàng quang nông 

(UTBQN) được cắt u nội soi qua niệu đạo (TUR) và 
xác định giai đoạn bằng giải phẫu bệnh lý sau mổ. 
Nghiên cứu bao gồm BN u lần đầu, u tái phát hoặc BN 
điều trị thất bại với hóa chất hay tác nhân miễn dịch 
khác mà kết quả giải phẫu bệnh lý xác định u chưa 
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xâm lấn lớp cơ BQ gồm giai đoạn Ta, Tis và T1 theo 
phân loại của Hội chống ung thư quốc tế (UICC 1997). 

2. Phương pháp nghiên cứu. 
Tiến cứu ứng dụng điều trị UTBQN bằng phẫu thuật 

cắt u nội soi qua niệu đạo kết hợp với bơm Mitomycin 
C sau mổ tại khoa Tiết niệu - bệnh viện Việt Đức từ 
tháng 1/2007 - 1/2011. Các yếu tố được đánh gi̧  bao 
gồm: Tuổi, giới, nghề nghiệp, tiền sử bệnh, lý do vào 
viện, triệu chứng đái máu, số lượng u, kích thước, hình 
dáng, vị trí u, giai đoạn (Staging) và độ biệt hóa mô 
học (Grading). 

Chẩn đoán là ung thư BQ bề mặt chưa xâm lấn 
(Superficial Bladder Cancer) và chỉ định phẫu thuật cắt 
ung thư nội soi qua niệu đạo. Đánh giá kỹ tình trạng 
BQ, lỗ niệu quản, tiền liệt tuyến. Xác định số lượng, 
hình dáng, tính chất và vị trí u. Tiến hành cắt đốt và lấy 
chân u làm giải phẫu bệnh lý. Theo dõi điều trị bệnh 
nhân sau mổ. 

Sau khi xác định giai đoạn UTBQN bằng kết quả 
giải phẫu bệnh lý những bệnh nhân trong tiêu chuẩn 
chọn lựa được chỉ định điều trị kết hợp với MMC bơm 
vào BQ sau TUR 2 tuần bằng 2 đợt bơm, mỗi đợt 4-8 
tuần. 20mg MMC được pha trong 50 ml nước muối sinh 
lý (NaCl 0. 9%) bơm vào BQ qua một ống thông niệu 
đạo và được giữ ít nhất trong 2 giờ, thực hiện 2 lần 
bơm/1 tuần.  

Đánh giá kết quả sớm: Thời gian mổ (TUR). Biến 
chứng trong và sau mổ. Kết quả khi ra viện. Thời gian 
nằm viện sau TUR + MMC. Đánh gi̧  mức độ đáp ứng 
sớm trên lâm sàng sau 6 tuần theo tiêu chuẩn của 
Thomas A (1997): Đáp ứng hoàn toàn (không có tế 
bào u trong nước tiểu, không có u), đáp ứng không 
hoàn toàn (có tế bào u trong nước tiểu, không có u) và 
không đáp ứng (có tế bào u trong nước tiểu, có u hoặc 
u xâm lấn xuống lớp sâu). Tác dụng phụ của MMC 
được theo dõi và đánh giá từng loại về tỷ lệ gặp, diễn 
biến, phương pháp điều trị và hậu quả. 

Đánh giá kết quả xa sau điều trị: Khám định kỳ từ 3 
- 6 tháng/1 lần bằng xét nghiệm nước tiểu tìm tế bào 
ung thư (cytology), siêu âm và soi BQ trong thời gian 
theo dõi sau mổ từ 12 tháng đến 60 tháng để xác định 
tỷ lệ, thời gian tái phát và xâm lấn u. 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
1. Chẩn đoán ung thư bàng quang nông 
Nghiên cứu 187 BN gồm 153 nam chiếm tỷ lệ 

81.8% và 34 nữ chiếm 18.2% có tuổi trung bình là 
52.37 ± 21.83, tuổi nhỏ nhất là 21 và cao nhất là 84. 
Lứa tuổi 41 - 60 là hay gặp nhất chiếm tỷ lệ 54.5%. 
Biểu hiện lâm sàng ® i̧ máu gặp tỷ lệ cao 93%, BN 
đau dưới rốn trong 44.9%. Nghiên cứu có 13 BN phát 
hiện u BQ khi khám sức khỏe chiếm tỷ lệ 7%. Tỷ lệ BN 
phát hiện u BQ lần đầu là 80.7% và 36/187 BN có u tái 
phát chiếm tỷ lệ 19.3% nhưng chưa có BN nào được 
điều trị bổ trợ bằng phương pháp khác. 

Chẩn đoán siêu âm và nội soi cho thấy 125/187BN 
có 1u chiếm tỷ lệ 66.8% và 62/187 BN có nhiều u 
(33.2%). U BQ có cuống chiếm 23.5%, u không cuống 
là 76.5%. 

Đa số BN có u BQ dưới 3cm chiếm tỷ lệ 90.9%. U 
trên 3cm chỉ gặp 9.1% và đều có cuống. Vị trí hay gặp 

nhất là thành bên và sau BQ chiếm tỷ lệ là 29.4% và 
23%. 

Bảng 1. Vị trí và kích thước u qua siêu âm và TUR 
Vị trí u trong BQ Kích thước u Tổng - Tỷ lệ % 

Dưới 3cm Trên 3 
cm 

Vùng cổ BQ 21 0 21(11.2%) 
Tam giác cổ BQ-

NQ 
12 0 12(6.4%) 

Hai thành bên BQ 45 10 55(29.4%) 
Thành trước BQ 18 0 18(9.6%) 
Thành sau BQ 36 7 43(23%) 

Vòm BQ 9 0 9(4.8%) 
Rải rác trong BQ 29 0 29(15.5%) 

Tổng 170 (90.9%) 17(9.1%) 187 (100%) 
 
Chẩn đoán giải phẫu bệnh sau mổ. 
Bảng 2. Giai đoạn và độ biệt hóa mô học UTBQN 

Giai 
đoạn 

Độ biệt hóa mô học 
Tổng -Tỷ lệ 

% G2(Biệt hóa vừa) G3(Kém biệt 
hóa) 

Ta 25(13.4%) 30(16%) 55(29.4%) 
T1 50(26.7%) 82(43.9%) 132(70.6%) 

Tổng 75(40.1%) 112(59.9%) 187(100%) 
Không gặp trường hợp nào u ở giai đoạn Tis và u 

có độ biệt hóa cao G1. Tỷ lệ u T1G3 gặp nhiều nhất 
chiếm tỷ lệ 43.9%. 

Kết quả điều trị sớm. 
Thời gian mổ cắt u BQ nội soi dao động từ 15 phút - 

40 phút tùy thuộc vào đặc tính u về số lượng, kích 
thước, vị trí với thời gian mổ trung bình là 27.6 ± 12.5 
phút. Không gặp biến chứng trong mổ như chảy máu, 
hội chứng nội soi hay thủng bàng quang. 

Thời gian nằm viện trung bình là 3.2 ± 1.4 ngày (từ 
2 - 5 ngày). 

Sau bơm Mitomycin C vào BQ sẽ gây kích ứng 
niêm mạc và gây nên phản ứng viêm. Biểu hiện thường 
gặp nhất là đái buốt, rắt chiếm tỷ lệ 37.4%, sốt gặp 
58/187BN (31%) và đái máu gặp 49 BN chiếm 26.2%, 
đái khó gặp ở 8/187 BN chiếm tỷ lệ 4.3%. 

Mức độ đáp ứng sau 6 tuần điều trị bơm 
Mitomycin C: Đáp ứng hoàn toàn trong 91.4%, đáp 
ứng không hoàn toàn là 8.6% và không có BN nào 
không đáp ứng.  

Kết quả xa sau điều trị. 
172/187 BN được theo dõi xa sau điều trị chiếm tỷ 

lệ 92% với thời gian theo dõi trung bình là 42.36 ± 
25.51 tháng, dao động từ 12 tháng đến 60 tháng. 

Bảng 3. Tỷ lệ tái phát và tỷ lệ xâm lấn 
Thời gian  
theo dõi 

Tỷ lệ tái phát Tỷ lệ xâm lấn 
Tái phát Không tái phát Xâm lấn Không xâm lấn

Dưới 12 
tháng 0 43 0 43 

12 - 24 tháng 3 37 0 40 
24 - 36 tháng 5 27 2 30 
36 - 48 tháng 2 29 2 29 
48 - 60 tháng 5 21 5 21 

Tổng 15 
(8.02%) 157 

9 
(4.81%

) 
163 
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Tỷ lệ tái phát là 8.02% với thời gian tái phát đều sau 
12 tháng, tất cả BN được mổ lại cắt u nội soi. Tỷ lệ xâm 
lấn là 4.81% với thời gian xâm lấn đều trên 24 tháng. 
4/9 BN được chỉ định mổ mở cắt u, 2 BN cắt bán phần 
BQ và 3 BN cắt toàn bộ BQ.  

BÀN LUẬN  
1. Chẩn đoán ung thư bàng quang nông. 
UTBQN gặp chủ yếu ở nam giới (81.8%) lứa tuổi từ 

40 đến 60 chiếm phần lớn (54.5%) với những yếu tố 
nguy cơ rõ ràng như hút thuốc lá. Biểu hiện lâm sàng 
thường gặp là đái máu chiếm tỷ lệ tới 93%, đây là dấu 
hiệu sớm để có thể phát hiện được bệnh và chỉ có 7% 
là phát hiện tình cờ. Chẩn đoán hình ảnh như siêu 
âm, chụp cắt lớp vi tính và soi BQ là 2 phương pháp 
giúp chẩn đoán xác định và đánh giá đặc điểm u để 
đưa ra phương pháp điều trị phù hợp. Chẩn đoán u 
BQ trước mổ cần xác định tỷ lệ u nằm trong nhóm có 
nguy cơ với 33.2% có nhiều u BQ, 76.5% u BQ không 
có cuống, 9.1% BN có u BQ trên 3cm và 19.3% là u 
tái phát. 

2. Phẫu thuật nội soi cắt u qua niệu đạo. 
Điều trị UTBQN nhằm mục đích là loại bỏ được 

bệnh, dự phòng u tái phát và ngăn ngừa u phát triển 
xâm lấn. Cắt u nội soi qua niệu đạo (TUR) loại bỏ được 
sự hiện diện của bệnh và làm giải phẫu bệnh xác định 
mức độ xâm lấn (stage) và độ biệt hóa mô học (grade) 
của u BQ. Cắt u nội soi có thể thực hiện nhiều lần trên 
những BN tái phát nhưng vẫn ở giai đoạn UTBQN [4]. 
Trên thế giới, TUR được áp dụng từ nửa đầu thế kỷ XX 
và được coi là phương pháp chủ đạo trong điều trị 
UTBQN nhưng tỷ lệ tái phát sau TUR thường cao từ 52 
- 73%, trong đó 40 - 80% tái phát trong vòng 12 tháng 
đầu và thời gian tái phát thường sớm bắt đầu từ 3 - 6 
tháng sau TUR. Tỷ lệ u ph ţ triển xâm lấn từ 15 - 25%, 
5 năm sau TUR là 35% và 10 năm là 63%. Tỷ lệ sống 
5 năm là 55 - 80% [2], [4]. Do vậy, điều bổ trợ sau TUR 
có vai trò rất quan trọng để giảm tỷ lệ u t i̧ phát và xâm 
lấn. Cắt u nội soi kết hợp với điều trị tại chỗ là 2 
phương pháp đang được áp dụng phổ biến trên thế giới 
với kết quả rất khả quan [5]. 

Phẫu thuật TUR áp dụng trong nghiên cứu của 
chúng tôi đã thu được kết quả tốt. thời gian cắt u nội soi 
ngắn, trung bình là 27.6 ± 12.5 phút, không gặp biến 
chứng trong, sau mổ với thời gian nằm viện rút ngắn 
nhiều so với mổ mở, trung bình là 3.2 ± 1.4 ngày. 

Chẩn đoán giai đoạn và mức độ xâm lấn của u 
được thực hiện trên cơ sở kết quả giải phẫu bệnh sau 
mổ. Nghiên cứu thu được 29.4% u ở giai đoạn Ta và 
70.6% u ở giai đoạn T1. Mức độ biệt hóa thấp chiếm 
ưu thế với tỷ lệ G3 là 59.9%, G2 là 40.1%. Đa phần là 
u đến muộn ở giai đoạn T1G3 chiếm 43.9%. Theo 
phân loại UTBQN của UICC (1997), 86.6% thương tổn 
u BQ trong nghiên cứu thuộc nhóm nguy cơ cao gồm 
có T1G3 (43.9%), TaG3 (16%) và T1G2 (26.7%). 
13.4% thuộc nhóm nguy cơ trung bình là TaG2.  

3. Hiệu quả của điều trị phối hợp bằng bơm 
Mitomycin C vào BQ sau mổ. 

Điều trị tại chỗ gồm hóa trị liệu và miễn dịch trị liệu 
nhằm 3 mục đích là giải quyết phần u còn lại không cắt 
hết, dự phòng u tái phát và u phát triển xâm lấn. Các 

tác nhân hóa chất hay miễn dịch được bơm trực tiếp 
vào BQ qua ống thông niệu đạo. Hóa trị liệu trong BQ 
được áp dụng từ những năm 1960 chỉ định cho UTBQN 
thuộc nhóm có nguy cơ cao và trung bình [1], [3]. Đến 
nay đã có trên 30 loại hóa chất được sử dụng nhưng 
phổ biến nhất là Mitomycin C (MMC), đây là một kháng 
sinh chống ung thư có trọng lượng phân tử trung bình 
(329) nên dễ khuếch tán tại thành BQ nhưng lại rất khó 
vào tuần hoàn; do vậy ít gây nên tác dụng phụ toàn 
thân cũng như tại chỗ. Mitomycin C được dùng với liều 
20 - 60mg trong 8 tuần và sau đó duy trì 1 tháng một 
lần trong vòng một năm. Đây là tác nhân được chỉ định 
khá rộng rãi để điều trị ung thư tại chỗ (carcinoma in 
situ) và dự phòng u tái ph ţ, ph ţ triển xâm lấn của giai 
đoạn Ta, T1 sau TUR. Kết quả là 40% đáp ứng hoàn 
toàn (CR), 35 - 40% đáp ứng một phần (PR) và tỷ lệ tái 
phát thấp hơn so với TUR là 15% - 20%. TUR + MMC 
làm giảm tỷ lệ tái phát hơn so với TUR đơn thuần từ 44 
- 52 % và giảm tỷ lệ xâm lấn xuống còn 4 - 7 % [4], [6].  

Sau một giai đoạn sử dụng BCG trong điều trị tại 
chỗ sau TUR, chúng tôi ứng dụng điều trị bằng 
Mitomycin C từ năm 2006 và kết quả thu được sau đợt 
điều trị 6 tuần cho thấy mức độ đáp ứng hoàn toàn đạt 
91.4%, có 9 BN đáp ứng một phần (8.6%) được điều trị 
tiếp đợt 2 đáp ứng tốt. Tất cả các BN đều được theo 
dõi và điều trị duy trì trong 2 năm nếu không có tái 
phát. Những tác dụng phụ sau bơm Mitomycin C 
thường chỉ gặp sau lần bơm đầu tiên với ® i̧ buốt, rắt 
chiếm tỷ lệ 37.4%, sốt gặp 58/187 BN (31%) và đái 
máu gặp 49 BN chiếm 26.2%, đái khó gặp ở 8/187 BN 
chiếm tỷ lệ 4.3%. Các dấu hiệu trên thường hết sau 1 - 
2 ngày và không có BN nào phải ngừng điều trị.  

Trong nghiên cứu của chúng tôi, 92% BN được 
theo dõi xa với thời gian trung bình là 42.36 ± 25.51 
tháng (từ 12 đến 60 tháng). Tỷ lệ tái phát là 8.02% với 
thời gian t i̧ phát đều sau 12 tháng, tất cả BN được mổ 
lại cắt u nội soi và được theo dõi điều trị bổ trợ tiếp theo 
phác đồ. Tỷ lệ xâm lấn là 4.81% với thời gian xâm lấn 
đều trên 24 tháng. 4/9 BN được chỉ định mổ mở cắt u, 
2 BN cắt bán phần BQ và 3 BN cắt toàn bộ BQ. 

BCG được áp dụng điều trị dự phòng UTBQN tái 
phát sau TUR từ 1976. Cho đến nay đây là tác nhân 
miễn dịch hay sử dụng nhất chiếm 58% trong điều trị 
UTBQN với hiệu quả giảm tỷ lệ tái phát xuống còn 
15.3% - 20% [2], [4]. Cho đến nay Mitomycin C vẫn là 
tác nhân có hiệu quả nhất trong điều trị và dự phòng 
UTBQN tái phát và phát triển xâm lấn. Khi so sánh 
hiệu quả của Mitomycin C và các hóa chất khác, De 
Nunzio C (2011) và Jung SJ (2011) cho rằng 
Mitomycin C có hiệu quả nhất cả về giảm tỷ lệ tái phát 
và tỷ lệ u phát triển xâm lấn; đặc biệt là đối với UTBQN 
thuộc nhóm nguy cơ cao. Không có BN tái phát sau 3 
và 6 tháng. Tỷ lệ tái phát u sau 12 tháng là 3.3%. [7], 
[8]. 

Jung SJ (2011) [8] đã phân tích so sánh tỷ lệ tái 
phát và tiến triển u giữa hai nhóm: 53BN trong nhóm 
Mitomycin C ngay lập tức (I-MMC) được điều trị bằng 
cách bơm ngay Mitomycin C sau khi TUR và bơm 
thuốc định kỳ (6 lần, 1 lần mỗi tuần) và 62 BN trong 
nhóm bơm MMC định kỳ sau TUR. Tái phát sớm trong 
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vòng 1 năm xảy ra ở 6.53 BN (11.3%) nhóm I-MMC và 
18.62 BN (29%) nhóm MMC (p<0.02), sự khác biệt này 
không đáng kể trong vòng 2 - 3 năm hoặc tái phát tổng 
số. Tiến triển xâm lấn u là không khác biệt đáng kể 
giữa hai nhóm về giai đoạn đầu và tổng số. Các nghiên 
cứu đã xác định tác động tích cực của một liệu pháp 
duy nhất điều trị UTBQN là bơm Mitomycin C ngay lập 
tức sau TUR và định kỳ khi theo dõi. Lợi ích này bị hạn 
chế khi có tái phát sớm hoặc khi BN không được duy trì 
theo dõi lâu dài.  

KẾT LUẬN 
Phẫu thuật nội soi cắt u qua niệu đạo (TUR) là 

phương pháp chủ yếu trong điều trị ung thư bàng 
quang nông nhằm loại bỏ u đã đạt được hiệu quả cao, 
rút ngắn thời gian nằm viện và không có biến chứng. 
Điều trị tại chỗ phối hợp bằng Mitomycin C sau TUR là 
lựa chọn hàng đầu để dự phòng t i̧ phát và phát triển 
xâm lấn của UTBQN. Kết quả thu được khả quan với tỷ 
lệ đáp ứng hoàn toàn sau điều trị 6 tuần đạt 91.4%, 
đáp ứng một phần là 8.6% .92% bệnh nhân được theo 
dõi sau mổ từ 12 - 60 tháng với tỷ lệ tái phát thấp 
8.02% sau 12 tháng và tỷ lệ xâm lấn u là 4.81% theo 
dõi sau 24 tháng. 
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KHẢO SÁT TẦN SUẤT HÚT THUỐC LÁ VÀ KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ PHÒNG CHỐNG HÚT THUỐC LÁ  

Ở NAM GIỚI THÀNH PHỐ CẦN THƠ, NĂM 2011 
  

Phạm Thị Tâm, Lê Minh Hữu và cs  
Tóm tắt 
Với mục tiêu xác định tỷ lệ hút thuốc lá và kiến thức 

- thái độ phòng chống hút thuốc l  ̧ở nam giới, chúng 
tôi đã thực hiện nghiên cứu này tại Thành phố Cần 
Thơ. Đây là thiết kế nghiên cứu cắt ngang có phân tích 
trên 14173 nam giới từ 15 tuổi trở lên tại 4 quận/huyện 
Ninh Kiều, Bình Thuỷ, Phong Điền thành phố Cần Thơ 
năm 2011 

Kết quả: Tỷ lệ hút thuốc của nam giới là 51,4%. 
Tuổi bắt đầu hút thuốc là 19.8 tuổi với số điếu thuốc 
hút trung bình một ngày là 11.7 điếu. Tỷ lệ hút thuốc 
lá nơi công cộng chiếm tỷ lệ 31.1% . Hiểu biết về tác 
hại của hút thuốc của người dân 92.7%. Tỷ lệ người 
dân ủng hộ chính sách cấm hút thuốc lá nơi công 
cộng 93.8%. Thông qua kết quả nghiên cứu, một số 
kiến nghị cũng đã đề xuất nằm nâng cao sức khoẻ 
người dân. 

Từ khóa: hút thuốc lá, kiến thức, thái độ. 
summary 
This study was carried out in Can Tho City with the 

objective to determine prevalence of smoking among 
men and knowledge - attitudes towards tobacco 
smoking. This is a cross - sectional study based on 
14173 Ninh Kieu, Binh Thuy, Phong Dien, Cai Rang 
District, Can Tho City in 2011. 

The results of the study showed that: The 
prevalence of smoking men age15 and older in Can 

Tho City in 2011 was 51.2%. The mean age of 
initiation of daily smoking was 19.8. The mean number 
of cigarettes smoked per day among daily cigarette 
smokers was 11.7. The prevalence of smoking in 
public places was 31.1%. 95.7% believed that smoking 
caused serious diseases. 93.8% supported smoking 
policy banned in public places. 

Keywords: smoking, knowledge, attitudes. 
Đặt vấn đề 
Từ lâu thuốc ļ  đã được chứng minh là tác nhân 

của nhiều bệnh, đặc biệt là ung thư và tim mạch. Các 
nhà khoa học trên thế giới đã tìm ra trên 4000 hoá chất 
độc hại trong khói thuốc lá. Ước tính hiện trên thế giới 
có khoảng 1.1 tỷ người thường xuyên hút thuốc và chỉ 
trong năm 2000 trên thế giới có gần 5 triệu người chết 
vì thuốc l ,̧ trong đó có đến 75% là nam giới [6]. 

Theo Tổ chức Y tế Thế giới hàng năm có xấp xỉ 3 
triệu người trên hành tinh chúng ta đã bị chết vì bệnh 
ung thư, tim mạch do thuốc lá gây ra. WHO còn dự báo 
với một mức độ tiêu thụ thuốc lá như hiện nay thì trong 
vòng 10 năm nữa con số người bị bệnh sẽ tăng lên đến 
10 triệu người/năm, trong đó 70% là ở các nước đang 
phát triển. Chỉ riêng châu Âu, khoảng 1/4 số người chết 
vì ung thư và 15% trong tổng số người tử vong là do 
hút thuốc [6][7].  


